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GIỚI THIỆU

Thông thường, phôi được chuyển chủ yếu dựa vào giai 

đoạn phát triển và số lượng phôi bào vào ngày chuyển phôi 

và các đặc điểm phân tích phôi đã được quan sát trước đó.

Tuy nhiên, thời điểm đánh giá phôi thường phụ thuộc 

vào thời gian làm việc của lab hỗ trợ sinh sản. Một số 

thời điểm quan trọng để đánh giá phôi có thể rơi ra 

ngoài giờ (giờ làm việc) như: chiều tối, ban đêm và sáng 

sớm. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng quan ngại về sự 

biến động của nhiệt độ và pH, ảnh hưởng xấu đến môi 

trường nuôi cấy phôi, xảy ra trong quá trình đem phôi ra 

môi trường bên ngoài và quan sát dưới kính hiển vi. Do 

đó, những quan sát phôi ở từng thời điểm như hiện nay 

sẽ không cho phép theo dõi toàn diện quá trình động 

học của phôi cũng như các biến đổi của phôi, đồng thời 

không đảm bảo môi trường ổn định cho phôi phát triển.

ÁP DỤNG HỆ THỐNG 
QUAN SÁT PHÔI 
LIÊN TỤC BẰNG HÌNH 
ẢNH TRONG KỸ THUẬT 
HỖ TRỢ SINH SẢN
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Chính vì vậy, việc quan sát đánh giá liên tục của hình 

thái phôi được xem như là một biện pháp cải thiện qui 

trình nuôi cấy phôi và giúp việc chọn lựa phôi chính xác 

hơn để cấy vào buồng tử cung.

ƯU ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG 
QUAN SÁT PHÔI LIÊN TỤC 
BẰNG HÌNH ẢNH

Đây là một phương pháp không xâm lấn, và làm tăng 

đáng kể số lượng quan sát hình thái phôi mà không cần 

lấy phôi ra khỏi tủ cấy (Mio và cs., 2008; Lemmen và 

cs., 2008; Pribenszky và cs., 2010; Cruz và cs., 2011). 

Điều kiện nuôi cấy được kiểm soát chặt chẽ là quan 

trọng vì những thay đổi về nhiệt độ và độ pH có thể ảnh 

hưởng tiêu cực đến sự phát triển của phôi.

Cung cấp toàn diện số liệu về động học phát triển 

của phôi cho phép xác định chính xác thời gian khởi 

đầu, cũng như thời gian khoảng cách giữa các tế bào 

phân chia. 

Các thống kê về các thông số động học của phôi có 

thể được sử dụng để ước tính khả năng phôi làm tổ 

(Lemmen và cs., 2008; Pribenszky và cs., 2010; Cruz 

và cs., 2011).

TÍNH AN TOÀN CỦA 
HỆ THỐNG QUAN SÁT PHÔI 
LIÊN TỤC BẰNG HÌNH ẢNH

Hệ thống quan sát phôi liên tục bằng hình ảnh được coi 

là không xâm hại đến phôi vì không cần sinh thiết hoặc 

các tác động về vật lý / hóa học khác. Mặc dù hệ thống 

quan sát phôi liên tục bằng hình ảnh đòi hỏi tiếp xúc 

định kỳ với ánh sáng trong quá trình ghi lại hình ảnh, tuy 

nhiên tổng số tính toán thời gian tiếp xúc với ánh sáng 

ít hơn khi được sử dụng trong đánh giá hình thái truyền 

thống với quan sát dưới kính hiển vi thao tác (Wong và 

cs., 2010; Messeguer và cs., 2011). Nhìn chung, kết 

quả hiện nay là đầy hứa hẹn và đề xuất việc sử dụng hệ 

thống quan sát phôi liên tục bằng hình ảnh là an toàn. 

CÁC THÔNG SỐ QUAN SÁT 
PHÔI LIÊN TỤC BẰNG HÌNH 
ẢNH CÓ MỐI TƯƠNG QUAN 
ĐẾN CHẤT LƯỢNG PHÔI

Ở nghiên cứu của Wong và cộng sự (2010) cho thấy sự 

hình thành phôi nang (blastocyst) có thể dự đoán sớm 

nhất và chính xác 94% là vào giai đoạn 4 tế bào, từ ba 

thông số đầu tiên trong quá trình động học của phôi: 

thời gian cho chu kỳ đầu tiên (P1) trong 14,3 ± 6,0 phút; 

hoàn thành phân bào thứ hai (3 tế bào) (P2) trong 11,1 

± 2,2 giờ và hoàn chỉnh sự phân chia từ 3 tế bào đến 4 

tế bào (P3) trong vòng 1,0 ± 1,6 giờ.

Sau đó, một số nhóm nghiên cứu đã mở rộng việc 

nghiên cứu nhằm tiên đoán những phôi có tiềm năng 

thông qua hệ thống quan sát phôi liên tục bằng hình 

ảnh bằng cách đánh giá các giai đoạn phát triển tiếp 

theo hoặc thêm các thông số tiềm năng mới.

Năm 2011, một nghiên cứu hồi cứu về các thông số 

trong quá trình động học của phôi có liên quan đến tỉ 

lệ làm tổ của phôi. Kết quả của nghiên cứu cho thấy tỉ 

lệ làm tổ liên quan chặt chẽ với thời gian phân chia tế 

bào được mô tả ở trên, cụ thể là thời gian của chu kỳ tế 

bào thứ hai (cc2 hay P2): thời gian từ phân chia phôi 2 

tế bào cho đến khi phân chia thành 3 tế bào (<11,9 giờ) 

và thời gian phân chia từ phôi 3 tế bào thành phôi 4 tế 

bào (s2 hay P3) là <0,76 giờ. Trong nghiên cứu thứ hai 

từ cùng một nhóm, Cruz và các cộng sự (2012) khẳng 

định rằng giá trị cc2 (P2) và s2 (P3) có ý nghĩa thống 

kê đến giai đoạn phôi nang. Các nhà nghiên cứu cũng 

báo cáo kết quả có mối tương quan mạnh đối với phân 

tích phôi bằng hình ảnh, đó là thời gian giữa ICSI và giai 

đoạn phôi 5 tế bào kết hợp với các giá trị P2 và/hoặc P3 

đã được báo cáo theo nghiên cứu của Wong và cộng 
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sự (2010), các tham số có tương quan với sự phát triển 

phôi có chất lượng tốt và tỉ lệ làm tổ của phôi.

Bên cạnh nghiên cứu tập trung vào việc xác định các 

giá trị thông số để lựa chọn những phôi tốt nhất, có 

2 nghiên cứu sử dụng phân tích phôi bằng hình ảnh 

để loại trừ phôi với những kết quả không mong muốn. 

Azzarello và cộng sự (2012) đánh giá thời gian hòa màng 

PN trong 159 phôi chuyển, và được ghi nhận khi không 

có thai với phôi có thời gian hòa màng PN sớm hơn 

20,75 giờ. Đồng thời, nghiên cứu của Rubio và cộng sự 

(2012) cho thấy những phôi với sự phân cắt trực tiếp từ 

2 đến 3 tế bào (gọi là ''DC2-3'', nhưng có P2 <5 giờ) thì 

tỉ lệ làm tổ rất thấp (1,2%). Dựa trên những phát hiện 

của họ, các tác giả đề nghị thời gian hòa màng PN hoặc 

DC2-3 (P2) được xem như là các tiêu chuẩn loại trừ để 

lựa chọn phôi.

Đánh giá phôi bằng hệ thống quan sát phôi liên tục 

bằng hình ảnh hứa hẹn giúp đỡ các bác sĩ trong 

việc xác định phôi tiềm năng để chuyển phôi. Nhiều 

nghiên cứu đánh giá phôi bằng hình ảnh đã tìm thấy 

các thông số có ý nghĩa thống kê giữa phôi với kết 

quả lâm sàng. Do đó, hệ thống đánh giá phôi liên tục 

bằng hình ảnh là hướng đi mới cho các chuyên viên 

labo trong việc chọn lựa phôi có khả năng làm tổ cao, 

từ đó, giảm số lượng phôi chuyển, nâng cao tỉ lệ thai 

lâm sàng cũng như giảm chi phí điều trị nhiều lần cho 

bệnh nhân.

KẾT LUẬN

Áp dụng hệ thống quan sát phôi liên tục bằng hình ảnh 

là một tiến bộ mới về công nghệ thu nhận và xử lý hình 

ảnh tế bào để cải thiện hệ thống nuôi cấy và chọn lọc 

phôi. Đây là một xu hướng mới trong TTTON đang ngày 

càng phổ biến ở Châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản.

Việc tiếp thu và đưa vào ứng dụng công nghệ này ở 

Việt Nam thể hiện sự cập nhật công nghệ mới của 

ngành Hỗ trợ sinh sản Việt Nam. Theo chúng tôi được 

biết, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên trong 

khu vực Đông Nam Á đưa vào ứng dụng công nghệ 

này trong TTTON. Kinh nghiệm bước đầu cho thấy 

tiềm năng có thể ứng dụng rộng rãi công nghệ này 

tại Việt Nam trong tương lai trong thực hành lâm sàng 

cũng như nghiên cứu.
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